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Sử DỤNG CÂY SẬY Để Xử Lý NƯỚC THẢI ChứA KIM LOẠI NẶNG 
 

Phạm Hương Sơn, Đặng Xuyến Như,  
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Mai 

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện ứng dụng Công nghệ 

Nước thải, chất thải của nhiều ngành công 
nghiệp như: mạ, khai thác mỏ, thuộc da, luyện 
kim,... không được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để 
xả ra ao, hồ, ngấm xuống nguồn nước ngầm gây 
« nhiễm nghiêm trọng cho con người, vật nuôi 
và cây trồng. Các kim loại nặng (KLN) Hg, Pb, 
Cd, Cr, As.... và các hợp chất của chúng là các 
chất độc tích lũy và chỉ cần một lượng nhỏ đL có 
hại cho hầu hết các dạng sống. Trong đó cần 
chú ý đặc biệt đến nước thải trong công nghiệp 
khai thác mỏ và tuyển quặng chứa các tác nhân 
gây ô nhiễm chủ yếu như axít, KLN.... [2]. 
Trước đây, các KLN được tập trung nghiên cứu 
xử lý bằng biện pháp vật lý hoặc hóa học. Tuy 
nhiên, hai biện pháp này không hoàn toàn khống 
chế và kiểm soát được ô nhiễm KLN ở các khu 
công nghiệp khai thác và chế biến kim loại trên 
thế giới [12, 16]. Chính vì vậy, nhiều phòng thí 
nghiệm trên thế giới đL tập trung nghiên cứu các 
biện pháp sinh học, sinh hóa học để xử lý « 
nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm KLN 
với các ưu thế như: hiệu quả, giảm giá thành, dễ 
thực hiện, an toàn cho môi trường, giảm lượng 
bùn thải cần phải xử lý tiếp theo…. Ngoài ra, 
việc sử dụng hệ thống đất ngập nước nhân tạo 
(Constructed Wetlands-CWs) còng ®L được 
quan tâm chú ý. Đây là một cách tiếp cận mới

trong việc giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường 
dựa trên khả năng làm sạch nước thải của các 
loài thực vật. Việc sử dụng các hệ thống đất 
ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải sinh hoạt 
và công nghiệp đL được nghiên cứu và ứng dụng 
ở nhiều nước trên thế giới (Đức, Mỹ, Canada, 
Trung Quốc, ấn Độ, Nhật...). Mô hình này khá 
thích hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. 
ĐL có nhiều tác giả nghiên cứu sử dụng hệ 
thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thải 
từ các mỏ khai thác than, kim loại [4, 7, 11, 15, 
20, 21]. 

ở nước ta, đL có một số tác giả nghiên cứu 
xử lý nước thải chứa KLN [8, 9, 18]. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu về ứng dụng hệ thực vật tạo các 
hệ thống đất ngập nước nhân tạo để loại bỏ 
KLN còn ít được nghiên cứu. Bài báo này trình 
bày kết quả nghiên cứu sử dụng cây sậy để xử lý 
nước thải chứa KLN. 

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết lập mô hình xử lý nước thải công 
nghiệp ô nhiễm KLN bằng mô hình đất ngập 
nước nhân tạo chảy trên bề mặt (Free water 
surface - FWS) ở qui mô pilot (xử lý 5000 
lít/ngày) theo mô hình sau: 

 
 
 

 
 

 
Hình 1. Mô hình xử lý nước thải chứa kim loại nặng  

bằng hệ thống đất ngập nước nhân tạo chảy trên bề mặt 
 
Sử dụng cây sậy (được chặt hết lá, có chiều 

cao khoảng 20-25 cm) để trồng trong hệ thống 
đất ngập nước nhân tạo.  

Mô hình xử lý (5 m3/ngày) được thiết lập tại

Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm sản xuất mỏ 
và luyện kim Tỉnh Thái Nguyên, với thành phần 
kim loại nặng trong nước thải được ghi ở  
bảng 1. 

Giai đoạn 2 Giai đoạn 1 

Tiền xử lý (giai 
đoạn1) (trung 

hòa, lắng) 

Vùng đất ngập 
nước (xử lý giai 

đoạn 2) 
Ao, hồ Nước thải 

Nước sau 
xử lý 

Nước sau 
xử lý 
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Các chế độ vận hành hệ thống: cho nước 
thải chảy vào hệ thống liên tục với tốc độ dòng 
chảy: 3500 lít/ngày ở giai đoạn cây còn nhỏ. Sau 
đó, nâng tốc độ dòng chảy lên mức 5000 
lít/ngày khi cây đL phát triển tốt. 

Kiểm tra hàm lượng KLN của nước thải 
trước và sau xử lý bằng các chỉ tiêu phân tích 
As, Pb, Cu, Fe, Zn, Sn theo TCVN 6626: 2000 
và TCVN 6193: 96 bằng máy AAS. 

 
Bảng 1 

Một số chỉ tiêu kim loại nặng trong mẫu nước thải công nghiệp trước khi xử lý 

Tên kim loại Hàm lượng (mg/L) QCVN 24: 2009/BTNMT (B)  

As  0,156 - 4,25 0,1 
Cu  2,07 - 3,45 2 
Fe  301 - 457 5 
Pb  2,00 - 2,56 0,5 
Zn  0,42 - 1,27 3 
Sn  3,01 - 3,84 1 

 
II. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Sau khi tính toán, thiết lập hệ thống đất ngập 
nước nhân tạo chảy trên bề mặt, đL tiến hành 
xác định lượng nước thải xả ra và dựa vào nồng 
độ COD trong nước thải để xác định tốc độ 
dòng chảy, kích thước của hệ thống đất ngập 
nước.... và đưa mô hình xử lý ở qui mô pilot với 
công suất xử lý (5 m3/ngày). Độ sâu của nước là 
0,3m với mặt ruộng bằng phẳng đL được lự chọn 
để đảm bảo đúng thời gian lưu nước. Với độ sâu 

này của nước, các điều kiện hiếu khí trong hệ 
thống đất ngập nước có thể diễn ra một cách tối 
đa và thời gian lưu nước của hệ thống là 1,68 
ngày. 

Các cây sậy đL được trồng khá dầy, theo 
hàng, mỗi hàng cách nhau khoảng 20 cm. Trong 
giai đoạn nuôi cây, chỉ sử dụng nước ao để tưới. 
Sau 2 tháng, khi cây đL phát triển tốt, bắt đầu 
cho nước thải chảy vào hệ thống đất ngập nước 
để xử lý và đánh giá hiệu quả của hệ thống. 

 

   

Hình 2. Cây sậy mới trồng trong hệ thống và sau 4 tháng Hình 3. Nước thải trước và sau khi 
xử lý 

  
Hình 4. Cây sậy sau 7 tháng 

Trước 
XL 

Trong 
CW 

Sau  
XL 
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1. Sự tồn tại và phát triển của cây sậy trong 
hệ thống đất ngập nước nhân tạo 

Khoảng ngày thứ 15 sau khi trồng, 100%

cây sậy đều sống. Sau khi trồng sậy được 
khoảng 2 tháng, bắt đầu cho nước thải chảy vào 
hệ thống đất ngập nước nhân tạo để xử lý và 
đánh giá hiệu quả của hệ thống.  

 

Bảng 2 

Sự phát triển của cây sậy trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo 

Thời gian Chiều cao cây (cm) Số chồi/ cây (bụi) 
15 ngày sau khi trồng 15,1 ± 4,5 3,8 ± 1,5 
Trước khi cho nước thải chảy vào 75,1 ± 11,3 4,3 ± 1,2 
3 tháng sau khi xử lý 125,8 ± 15,8 5,4 ± 2,0 
7 tháng sau xử lý 157,6 ± 14,3 2,4 ± 0,9 

  
Để đánh giá hiệu quả xử lý kim loại nặng 

của hệ thống đất ngập nước nhân tạo trồng sậy, 
đL tiến hành đánh giá khả năng sinh trưởng của 
cây sậy trong hệ thống. Kết quả cho thấy, cây 
sậy phát triển khá tốt cả khi hệ thống đất ngập 
nước nhân tạo đL được cho nước thải có chứa 
kim loại nặng chảy vào. Sau 7 tháng xử lý, cây 
sậy phát triển chiếm ưu thế trong hệ thống đất 
ngập nước nhân tạo bên cạnh các loài cây khác 
và che phủ gần như toàn bộ bề mặt hệ thống, 
cây sậy đL phát triển đạt mức tối đa cả về mật 
độ và chiều cao (bảng 2), mật độ cây đạt khoảng 
80-100 cây/m2. Điều này chứng tỏ cây sậy có 
khả năng thích ứng tốt với nguồn nước bị « 
nhiễm. Kết quả này đánh giá khả năng xử lý 
KLN trong thí nghiệm sẽ được thể hiện ở phần 
sau. Các thí nghiệm sử dụng hệ thống đất ngập 
nước nhân tạo dạng chảy trên bề mặt ở qui mô 
pilot để xử lý nước thải công nghiệp của Chen 
và cộng sự (2006) [2] đL cho thấy, trong số 4 
loại thực vật thử nghiệm, chỉ có cây sậy 
(Phragmites communis) là có thể sống sót trong 
nước thải công nghiệp. Các kết quả nghiên cứu 
sử dụng loài thực vật trong hệ thống đất ngập 
nước nhân tạo để xử lý nước thải thuộc da, nước 
thải chứa KLN của Cristina S. C. Calheiros và 
cộng sự (2007) [6], Bonanno và cộng sự (2010) 
[1] cũng đL chứng minh hiệu quả của việc sử 
dụng cây sậy (Phragmites australia) và cỏ nến 
(Typha latifolia). 

2. Hiệu quả loại bỏ các kim loại nặng 

Kết quả đánh giá khả năng loại bỏ một số 
kim loại khỏi nước thải của hệ thống đất ngập 
nước được thể hiện ở hình 4, 5, 6.  

Kết quả này cho thấy, trong 3 tháng đầu mới 
hoạt động (từ T1 đến T4/2006), khả năng loại bỏ 

kim loại nặng của hệ thống đất ngập nước nhân 
tạo chưa tốt, hiệu quả loại bỏ As, Pb, Cu, Sn đạt 
tương ứng 90%, 97-98%, 75-96 %, 85-90%. Sau 
6 tháng hoạt động, gần như 99-100% As, Cu, 
Pb, Zn và Sn được loại bỏ hoàn toàn khỏi nước 
thải sau khi xử lý qua hệ thống đất ngập nước 
nhân tạo dạng chảy trên bề mặt.  

 

 
 

Hình 4. Hiệu quả loại bỏ As, Cu, Pb của hệ 
thống đất ngập nước 

Kết quả nhận được của chúng tôi tương tự 
kết quả của nhiều tác giả khác Polprasert và 
cộng sự (1996) [13] đL chứng minh rằng, hệ 
thống đất ngập nước nhân tạo trồng cây cỏ nến 
(Typha) có khả năng loại bỏ hơn 99% Cr, Ni 
trong nước thải khi nồng độ ban đầu của chúng 
trong nước thải dao động trong khoảng 1- 
50mg/L. Tại mỏ United Keno Hill, úc, người ta 
đL thiết lập một vùng đất ngập nước nhân tạo 
qui mô pilot với kích thước 9 × 18,5m để xử lý 
nước thải. Kết quả cho thấy, hàm lượng Zn đL 
giảm từ 25 mg/L xuống 5 mg/L (hiệu quả loại 
bỏ đạt 80%) [22]. Theo Crites và cộng sự (2006) 
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[5], hệ thống đất ngập nước nhân tạo dạng chảy 
trên bề mặt có thể loại bỏ được từ 0 đến 99% đối 
với As và Ni, đối với các kim loại khác hiệu quả 
đạt được từ 46 đến 99% tuỳ thuộc vào nồng độ 
ban đầu của chúng trong nước thải. Các kết quả 
nghiên cứu của Sardar Khan và cs. (2009) [14] 
cũng cho thấy, hệ thống đất ngập nước nhân tạo 
có khả năng loại bỏ Fe, Cu, Cd tốt nhất. 

 

 
Hình 5. Hiệu quả loại bỏ Zn, Sn của hệ thống 

đất ngập nước 

Địa điểm xử lý nước thải là một cơ sở tuyển 
quặng thiếc, nước thải có màu đỏ gạch và nhiều 
bùn, tuy nhiên trước khi cho nước thải chảy vào 
hệ thống đất ngập nước nhân tạo chúng tôi đL xử

lý sơ bộ cho lắng bớt cặn. Hàm lượng sắt khá 
cao trong nước thải đầu vào (301 - 457 mg/L) đL 
được giảm đáng kể sau bể xử lý sơ bộ hình 6), 
điều này đL giúp làm tăng hiệu quả và giảm tải 
cho quá trình xử lý kim loại nặng của hệ thống 
đất ngập nước nhân tạo đồng thời kéo dài thời 
gian hoạt động của hệ thống. Kết quả trình bày 
trên hình 6 cho thấy, hàm lượng Fe giảm rõ rệt 
trong quá trình xử lý và đạt hiệu quả loại bỏ 77 - 
93%.  

 

 
Hình 6. Hiệu quả loại bỏ Fe của hệ thống đất 

ngập nước 

Các chỉ tiêu về kim loại nặng nhận được sau 
xử lý đều đạt QCVN 24:2009/BTNMT cho nước 
thải công nghiệp loại B. 

 

Bảng 3 

Nồng độ KLN trong đất của hệ thống đất ngập nước nhân tạo trồng cây sậy 

Nồng độ (mg/kg trọng lượng khô) Kim 
loại 
nặng 

Lớp bùn phía trên 
cùng (3 cm) 

Đất 
Giới hạn trong đất cho phép sử dụng cho mục đích công 

nghiệp (TCVN 7209: 2002) 
Cu 7,80 3,10 100 
Fe 64,20 27,60 - 
As 0,86 0,24 12 
Pb 5,60 1,70 300 
Zn 2,50 0,64 300 
Sn 4,06 1,41 - 

  
Theo Sriyaraj và Shutes (2001) [7], trong hệ 

thống đất ngập nước nhân tạo tốc độ loại bỏ kim 
loại nặng bởi các loài thực vật khác nhau thì 
khác nhau, nó phụ thuộc vào tốc độ phát triển 
của thực vật và nồng độ kim loại nặng trong tế 
bào thực vật. Edroma (1974)[10] đL chứng minh 
rằng, phần lớn các kim loại nặng được hấp thụ 
vào mô thực vật thông qua sự hấp phụ vào các vị 
trí anion trên vách tế bào, các thực vật trong 

đầm lầy có thể tích lũy một hàm lượng kim loại 
cao gấp 200 lần nồng độ kim loại trong các mô 
của chúng so với môi trường xung quanh. Hầu 
hết các nghiên cứu của các tác giả kể trên đều 
chứng minh lượng kim loại được hấp thụ chủ 
yếu ở phần rễ của thực vật. 

3. Sự tích luỹ các kim loại nặng trong đất 
của hệ thống đất ngập nước nhân tạo 
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Chúng tôi đL tiến hành đánh giá sự tích lũy 
kim loại nặng trong đất của hệ thống đất ngập 
nước nhân tạo. 

Kết quả thu được cho thấy, kim loại nặng 
được tích tụ chủ yếu trong lớp bùn của hệ thống 
đất ngập nước nhân tạo trồng sậy, và nhiều nhất 
ở phần bùn phía tiếp nhận nước vào. Tại lớp bùn 
phía trên hàm lượng kim loại nặng đo được 
nhiều nhất là Fe 64,20 mg/kg trọng lượng khô, 
tiếp đó là đến Cu, Pb, Sn, Zn và As. Các nghiên 
cứu của chúng tôi mới duy trì được 1 năm nên 
hàm lượng kim loại tích lũy trong đất chưa 
nhiều. Theo các kết quả nghiên cứu của các tác 
giả nước ngoài thì thời gian hoạt động của một 
hệ thống đất ngập nước nhân tạo từ 10-20 năm 
[19]. 

iii. KẾT LUẬN 

Qua các kết quả thu được có thể thấy xử lý 
nước thải bằng biện pháp tạo hệ thống đất ngập 
nước nhân tạo dạng chảy trên bề mặt đem lại 
hiệu quả xử lý tốt. Hiệu quả xử lý As, Pb, Sn, 
Cu và Zn trong nước thải đạt 100% và 77-93% 
Fe đL được loại bỏ. Các chỉ tiêu này đều đạt 
QCVN 24:2009/BTNMT loại B. 
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SUMMARY  

  
Industrial wastewaters are very complex and lead to water pollution if discharged untreated, especially 

due to its high heavymetal loading. In this study the constructed wetlands with free water surface in pilot scale 
designed for treatment of wastewater containing heavy metals has been monitored extensively with respect to 
removal of heavy metals. Metal concentrations in the influent wastewater, effluent and sediment were 
analyzed. The results indicated that reed was able to remove heavy metals directly from the contaminated 
water. All metals except Fe were efficiently removed in the CW, the metal concentrations in the effluent 
complied with standards for industrial wastewater (QCVN 24:2009/BTNMT-B). Removal efficiency varied 
between 77-93% for Fe and 99-100% for As, Zn, Pb, Cu and Sn. After 1 year of operation, the sediment in the 
area was not significantly contaminated with Zn, Cu, As, Pb, Fe, Sn.  
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